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 Cty CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 (SAVICO) Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 ---------------------------- ---------------------------- 

 Mẫu số  B03-DN 

 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

QUÍ 3 NĂM 2012 

 

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 

1. Hình thức sở hữu vốn: Vốn góp cổ phần 

2. Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ - Thương mạiï - Bất động sản – Đầu tư tài chính 

3. Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ thương mạiï, mua bán xe ôtô, xe gắn máy các loại, linh kiện 

phụ tùng, hàng thủ công mỹ nghệ …; dịch vụ bất động sản và dịch vụ đầu tư tài chính. 

 

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 

1. Niên độ kế toán: bắt đầu 01/01 kết thúc 31/12 

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép: Đồng Việt Nam 

 

III. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

1. Chế độ kế toán: Theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006; thông tư 244/2009/TT-

BTC ngày 31/12/2009 và các thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp 

của Bộ Tài Chính còn có hiệu lực tính đến ngày 30/9/2012. 

2. Báo cáo tài chính này được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam và 

chế độ kế toán Việt Nam tính đến ngày 30/9/2012. 

3. Hình thức kế toán: Nhật Ký Chung trên máy vi tính. 

 

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

1. Tiền và các khoản tương đương tiền 

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và 

các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, 

dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc 

chuyển đổi. 

Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: 

sử dụng tỷ giá giao dịch thực tế của Ngân hàng ngoại thương – CN Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

2. Hàng tồn kho: 

Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: theo giá trị thuần có thể thực hiện được. 

Nguyên tắc xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: nhập kho theo giá gốc, xuất kho theo phương 

pháp thực tế đích danh. 

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên. 

Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: theo thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của 

Bộ Tài Chính. 

 

3. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác 

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng 

từ. 

 

4. Tài sản cố định hữu hình 

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định 

bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm 
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đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ 

được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế 

trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận 

là chi phí trong kỳ.  

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ 

khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.  

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước 

tính phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 203/2009/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tỷ lệ khấu hao của các loại tài sản cố định như sau: 
 

 

Loại tài sản cố định Số năm 

Nhà cửa vật kiến trúc   06 – 42 

Máy móc thiết bị 04 – 08 

Phương tiện vận tải 05 – 06  

Thiết bị dụng cụ quản lý 02 – 07 

 

5. Bất động sản đầu tư 

Bất động sản đầu tư được phản ánh theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá 

ban đầu của một bất động sản đầu tư bao gồm giá mua bất động sản, chi phí cho quyền sử dụng 

đất và chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái và vị trí hoạt động cho mục 

đích sử dụng dự kiến. Các chi phí phát sinh sau khi bất động sản đầu tư đã được đưa vào hoạt 

động như chi phí sửa chữa và bảo dưỡng thường được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh trong năm phát sinh chi phí. Trường hợp có thể chứng minh một cách rõ ràng các chi 

phí này làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai dự tính thu được từ việc sử dụng bất động sản đầu 

tư vượt trên tiêu chuẩn hoạt động đã được đánh giá ban đầu, thì các chi phí này được vốn hóa 

như một khoản nguyên giá tăng thêm của bất động sản đầu tư. 

Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng 

ước tính từ 6 đến 22 năm. 

 

6. Kế toán các khoản đầu tư tài chính: 

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết: theo giá gốc. 

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn: theo giá gốc. 

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: theo giá gốc. 

Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn: theo thông tư số 

228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài Chính, 

 

7. Chi phí ñi vay 

Chi phí đi vay được vốn hóa khi có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng để có thể đưa 

vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán. Các chi phí đi vay khác được ghi nhận vào chi 

phí trong kỳ. 

 

8. Chi phí trả trước dài hạn 

Chi phí trả trước dài hạn của Công ty là giá trị công cụ, dụng cụ chờ phân bổ. Công cụ dụng cụ 

chờ phân bổ là các chi phí công cụ xuất dùng một lần nhưng liên quan tới nhiều chu kỳ hoạt 

động sản xuất kinh doanh 

 

9. Các khoản phải trả thương mại và phải trả khác 

Các khoản phải trả thương mại và các khoản phải trả khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng 

từ. 
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10. Chi phí phải trả 

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, 

dịch vụ đã sử dụng trong kỳ. 

 

11. Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên lợi nhuận hoặc lỗ của năm bao gồm thuế thu nhập hiện 

hành và thuế thu nhập hoãn lại. Thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trong báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh ngoại trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập liên quan đến các 

khoản mục được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu, thì khi đó các thuế thu nhập này cũng được 

ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu. 

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm, 

sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán, 

và các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến những năm trước. 

Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo phương pháp số dư nợ trên bảng cân đối kế toán, dựa trên 

các chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả cho mục 

đích báo cáo tài chính và giá trị sử dụng cho mục đích thuế. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại 

được ghi nhận dựa trên cách thức thu hồi hoặc  thanh toán giá trị ghi sổ của các khoản mục tài 

sản và nợ phải trả được dự kiến sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ 

kế toán. 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong 

tương lai để tài sản thuế thu nhập này có thể sử dụng được. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được 

ghi giảm khi không còn chắc chắn là các lợi ích về thuế liên quan này sẽ hiện thực được. 

 

12. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 

Khi bán hàng hóa, thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền 

với việc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không 

chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán 

bị trả lại. 

Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn 

đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực 

hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào 

tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày lập báo cáo tài chính. 

Tiền lãi được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch và doanh 

thu được xác định tương đối chắc chắn. Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất 

từng kỳ. 

 

 

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ 

TOÁN VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  

 

1. Tiền và các khoản tương đương tiền: 

Tiền và các khoản tương đương tiền 30/9/2012 01/01/2012 

Tiền mặt 926.101.768  830.115.739  

Tiền gởi ngân hàng 2.573.292.201 8.768.262.787 

Các khoản tương đương tiền - 450.000.000 

Cộng 3.499.393.969        10.048.378.526  
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2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: 

 

STT Danh mục đầu tư 

30/9/2012 01/01/2012 

Số lượng 

(CP) 
Giaù trò (ñ) 

Số lượng 

(CP) 
Giaù trò (ñ) 

1 Cty CP Bảo Hiểm Toàn Cầu 180.000 6.300.000.000 180.000 6.300.000.000 

2 Cty CP ÑT XD XNK 2 (Constrexim 2) 500.000 14.000.000.000 500.000 14.000.000.000 

3 Cty CP Merufa 110.000 3.000.000.000 110.000 3.000.000.000 

4 Cty CP CK Phương Đông (ORS) 2.400.000 31.500.000.000 2.400.000 31.500.000.000 

5 Cty CP PT Nhà Thủ Đức (Thuduchouse) - - 331.010 10.059.213.808 

6 Cty CP XNK Khánh Hội - - 62.850 628.035.500 

7 Cty CP XNK Điện Tử Quận 10 (TIE) - - 31.390 243.490.000 

 Coäng 3.190.000 54.800.000.000 3.615.250 65.730.739.308 

Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn  (30.580.000.000)  (34.555.840.308) 

Giá trị thuần của các khoản đầu tư tài 

chính ngắn hạn 

24.220.000.000 31.174.899.000 

 

Các khoản đầu tư ngắn hạn giảm do thanh khoản phát sinh trong kỳ. 

 

3. Các khoản phải thu ngắn hạn: 

 

Các khoản phải thu ngắn hạn 30/9/2012 01/01/2012 

Phải thu khách hàng 22.154.848.915 11.413.308.057 

Trả trước cho người bán
 

176.150.982.127 40.631.312.832 

Các khoản phải thu khác (nợ TK1388, 338)
 

43.848.762.975 98.528.768.317 

Giá trị thuần của khoản phải thu thương mại và phải thu khác 242.154.594.017 150.573.389.206 

 

4. Hàng tồn kho: 

 

Hàng tồn kho 30/9/2012 01/01/2012 

Nguyên liệu, vật liệu 24.825.510 68.774.902 

Hàng hóa  105.098.823 9.962.117.831 

Cộng 129.924.333 10.030.892.733 

 

(Hàng hóa tồn kho tại đầu năm 2012, còn ghi nhận giá trị xe gắn máy các loại của CN Cần Thơ và CN An 

Giang – 02 chi nhánh đã chuyển thành Công ty con từ 01/02/2012) 

 

5. Tài sản cố định hữu hình: 

 

Khoản mục Nhà cửa 
Máy móc 

thiết bị 

Phương tiện 

vận tải truyền 

dẫn 

Năm 2012 Năm 2011 

1, Nguyên giá           

- Số dư đầu kỳ 5.030.443.103  3.407.175.048  2.939.153.794  11.376.771.945 10.660.793.925  

 + Mua trong kỳ  - 247.742.363 - 247.742.363 715.978.020   

 + Giảm trong kỳ 
- 234.562.000 - 234.562.000 - 

- Số cuối kỳ 
5.030.443.103  3.420.355.411 2.939.153.794  11.228.847.572 11.376.771.945 

2, Giá trị hao mòn           

- Số dư đầu kỳ 3.081.235.949 2.072.463.964 2.308.081.101   7.461.781.014    6.631.414.715  
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+ Khấu hao trong 

kỳ 
160.393.707 369.137.184  166.094.238 695.625.129 830.366.299  

+ Thanh lý trong kỳ - 29.846.654 161.104.736 190.951.390 - 

- Số cuối kỳ 3.241.629.656 2.411.754.494 2.313.070.603   7.966.454.753   7.461.781.014  

3, Giá trị còn lại           

- Tại 01/01 1.949.207.154 1.334.711.084  631.072.693  3.914.990.931  4.029.379.210  

- Tại 30/9 1.788.813.447 1.008.600.917 464.978.455  3.262.392.819 3.914.990.931  

- Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng đến 30/9/2012: 3.188.992.035 đồng. 

- Nguyên giá TSCĐ tăng 247.742.363 đồng trong 09 tháng 2012 là trang bị 04 (bốn) máy lạnh 

hiệu Daikin, máy chủ IBM X3630 M3, bộ lưu điện APC Smart UPS 3000V và 01 laptop Sony 

Vaio EG36EG tại Văn phòng Công ty. 

- Giá trị hao mòn tăng  695.625.129 đồng là số khấu hao trích trong 09 tháng 2012. 

- Nguyên giá và giá trị hao mòn giảm là do thanh lý các thiết bị sửa chữa xe máy của Chi nhánh 

Cần Thơ và An Giang, chuyển sang Công ty Savico – Mêkông; thanh lý 01 máy phát điện diesel 

Broadcrown BCTD 380S và 01 xe tải nhẹ Suzuki Blinvan. 

6. Tăng giảm tài sản cố định vô hình:  

 

Khoản mục Quyền sử dụng đất Phần mềm máy tính Năm 2012  Năm 2011 

1. Nguyên giá         

- Số đầu kỳ 46.648.229.490 435.870.000     47.084.099.490 47.084.099.490 

- Số cuối kỳ 46.648.229.490 435.870.000     47.084.099.490 47.084.099.490 

2. Giá trị hao mòn       

- Số đầu kỳ   2.191.134.462 145.290.000   2.336.424.462   1.549.826.790 

+ Tăng  480.980.754    108.967.500      589.748.254    786.597.672    

- Số cuối kỳ 2.672.115.216 254.257.500 2.926.372.716   2.336.424.462 

3. Giá trị còn lại        

- Tại 01/01 44.457.095.028 290.580.000 44.747.675.028 45.534.272.700 

- Tại 30/9 43.976.114.274 181.612.500 44.157.726.774 44.747.675.028 

- Giá trị hao mòn TSCĐ vô hình tăng  589.748.254 đồng là số khấu hao trích 09 tháng 2012. 

7. Xây dựng cơ bản dở dang: 

 

Công trình / Dự án 01/01/2012 
Taêng/Giaûm 

trong kỳ 
30/9/2012 Ghi chú 

+ Dự án số 277-279 Lý 

Tự Trọng  
   5.809.929.499  2.314.053.815 8.123.983.314 

Khởi công vào cuối năm 2011, đang 

thi công xây dựng theo tiến độ. 

+ Dự án Tam Bình – 

Hiệp Bình Phước 

105.198.517.316 7.550.817.434 112.749.334.750 

Triển khai thi công hạ tầng Khu dân 

cư – hệ thống hố ga và cống thoát 

nước. 

Đã thu góp vốn đợt 1 đối với 18 nền  

khu nhà liên kế; tiếp tục xúc tiến tiếp 

thị khách hàng. 

+ Dự án Bãi Trẹm – 

Đà Nẵng 

     
39.113.804.925  

 
  15.609.868.313 

     
54.723.673.238  

 

Hoàn thành xây villa mẫu; đang tiếp 

tục thi công phần hạ tầng dự án, theo 

kế hoạch kéo giãn.  

Tiếp tục xúc tiến quảng bá, tiếp thị 

để bán thêm các biệt thự. 
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+ Dự án Hồ Tràm – 

Xuyên Mộc 

234.153.583 - 234.153.583 
Vẫn đang phối hợp với địa phương 

tiến hành đền bù, giải tỏa. 

+ Dự án 104 Phổ 

Quang 

     
22.893.522.365  

 
126.866.150  

     
23.020.388.515  

 

Đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ pháp lý, 

hợp tác với Sài Gòn Ford, triển khai 

dự án Automall tại đây. 

+ Dự án 66-68 NKKN 

     
10.661.963.066  

 
        4.876.500  

     
10.666.839.566  

 

Đã nộp một phần quyền SDĐ và 

công trình trên đất. 

Đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để 

mời đối tác đầu tư. 

+ Dự án Quốc lộ 13 

 
187.027.579.899  

 
9.371.498.780 

 
196.399.078.679  

 

Đang tiếp tục triển khai tìm đối tác 

hợp tác hoặc chuyển nhượng. 

+ Dự án Nam Cẩm Lệ 

– Đà Nẵng 

     
72.359.672.812  

 
  (1.215.198.651) 

     
71.144.474.161 

 

Đang thi công đường giao thông nội 

bộ của dự án. Kết chuyển một phần 

sang BĐS đầu tư và đã chuyển 

nhượng 13 nền, trong tổng số 39 nền. 

Tiếp tục kế hoạch chuyển nhượng 

toàn bộ phần khu đất nền. 

Cộng 443.299.143.465    33.762.782.341 477.061.925.806    

 

8. Bất động sản đầu tư (BĐSĐT):  

Khoản mục 01/01/2012 Tăng trong kỳ Giảm trong kỳ 30/9/2012 

1, Nguyên giá  224.224.251.966 4.847.156.999 4.847.156.999 224.224.251.966 

 - Nhà 41.067.402.317    - - 41.067.402.317    

 - Nhà và QSDĐ 174.892.659.894    4.847.156.999 4.847.156.999 174.892.659.894    

 - T.bò P.vuï BÑS 8.264.189.755    - - 8.264.189.755    

2, Giá trị hao mòn 31.563.644.014    5.664.258.876       37.227.902.890    

 - Nhà 17.115.450.252    1.739.298.381   -    18.854.748.633    

 - Nhà và QSDĐ 8.249.632.600  3.347.303.457  - 11.596.936.057 

 - T.bò P.vuï BÑS 6.198.561.162  577.657.038     - 6.776.218.200  

3, Giá trị còn lại 192.660.607.952               -      - 186.996.349.076    

 - Nhà 23.951.952.065     -          -      22.212.653.684    

 - Nhà và QSDĐ 166.643.027.294     -           -      163.295.723.837    

 - T.bò P.vuï BÑS 2.065.628.593     - -      1.487.971.555    

- Nguyên giá BĐSĐT tăng – giảm trong kỳ là giá vốn của 13 lô nền đất Nam Cẩm Lệ – Đà Nẵng, 

được kết chuyển tăng và bán trong 09 tháng đầu 2012.   

- Giá trị hao mòn bất động sản đầu tư tăng 5.664.258.876 đồng là số khấu hao bất động sản đầu tư 

đã trích trong 09 tháng 2012. 

  

9. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 

 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn bao gồm khoản đầu tư vào các Công ty con, công ty liên 

doanh, liên kết và các khoản đầu tư dài hạn khác: 

Đầu tư tài chính dài hạn 

30/9/2012 01/01/2012 

Số lượng 

(CP) 
Giaù trò (ñ) 

Số lượng 

(CP) 
Giaù trò (ñ) 

Đầu tư vào công ty con (Dịch vụ Thương Mại)  157.072.107.279  128.263.107.279 

 Cty TNHH Đông Đô Thành (GM Deawoo) - 4.400.000.000 - 4.400.000.000 

 Cty CP Oâtoâ Thành Phố (Hyundai) 510.000 5.100.000.000 510.000 5.100.000.000 

 Cty TNHH Oâtoâ Sài Gòn (SAIGON FORD) - 33.312.000.000 - 8.328.000.000 

 Cty CP SAVICO Hà Nội 5.600.000 56.000.000.000 5.600.000 56.000.000.000 

 Cty CP Sài Gòn Ngôi Sao 825.005 8.250.050.000 825.005 8.250.050.000 



 

   Trang 7/13 

 Cty liên doanh Toyota Giải Phóng (TGP) - 9.248.504.000 - 9.248.504.000 

 Cty TNHH Ôtô Toyota Cần Thơ - 25.309.668.000 - 25.309.668.000 

 Cty TNHH TMDV Sài Gòn (Yamaha) - 3.500.000.000 - 3.500.000.000 

 Cty CP Oâtoâ Sông Hàn (Hyundai) 510.000 5.100.000.000 510.000 5.100.000.000 

 Cty TNHH Dịch Vụ  Sài Gòn (SSC) - 3.026.885.279  3.026.885.279 

 Cty TNHH Savico Vĩnh Long - 2.295.000.000 - - 

 Cty TNHH TMDVTH Savico – MeâKoâng - 1.530.000.000 - - 

Đầu tư vào cty liên doanh, liên kết (DVTM)
 
  141.080.309.000  141.080.309.000 

 Cty TNHH TMDV TH Bến Thành Savico - 1.120.000.000 - 1.120.000.000 

 Cty TNHH ComfortDelgro Savico Taxi - 31.750.000.000 - 31.750.000.000 

 Cty CP Dana (DANA FORD) 604.050 3.221.600.000 322.160 3.221.600.000 

 Cty CP Siêu xe 240.000 2.400.000.000 240.000 2.400.000.000 

 Cty TNHH Savico – Vinaland - 82.850.000.000 - 82.850.000.000 

 Cty CP Toyota Đông Sài Gòn (TESC) 2.057.085 16.798.709.000 2.057.085 16.798.709.000 

 Cty TNHH DVTH  Sài Gòn Khánh Hội - 2.940.000.000 - 2.940.000.000 

Đầu tư dài hạn khác (theo các lĩnh vực – chiến 

lược của Công ty)  
347.382.298.179  371.311.265.631 

Đầu tư  tài chính 15.568.027 164.271.566.590 15.062.709 191.268.566.590 

 Theo lĩnh vực tài chính      

 Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) 12.138.815 126.666.430.590 11.260.497 126.666.430.590 

 Theo lĩnh vực dịch vụ thương mại     

 Cty CP ÑT KD Điện lực (Tradincorp) 1.350.000 13.500.000.000 1.350.000 13.500.000.000 

 Cty CP Dây cáp điện Việt Thái 650.760 8.042.676.000 650.760 8.042.676.000 

 Cty CP Bến Thành Long Hải (Tropicana) 677.250 6.772.500.000 677.250 6.772.500.000 

 Cty CP Bến Thành Non nước (Sandy Beach) 600.000 6.000.000.000 600.000 6.000.000.000 

 Cty CP TM BeánThaønh (TSC) 151.202 3.289.960.000 151.202 3.289.960.000 

 Cty CP Kỷ Nghệ Lạnh (Searefico) - - 173.000 11.467.000.000 

 Cty CP Rượu Bia NGK Sài Gòn (Sabeco) - - 200.000 14.000.000.000 

 Cty TNHH Savico Vĩnh Long - - - 1.530.000.000 

 Đầu tư dài hạn vào các dự án BĐS
(1)

  183.110.731.589  180.042.699.041 

Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn  (17.038.057.552)  (24.323.616.984) 

Giá trị thuần của các khoản đầu tư tài 

chính dài hạn 

628.496.656.906 616.331.064.926 

 Cổ phiếu OCB tăng là do trong kỳ có nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng. 

-  (1)

 Chi tiết đầu tư dài hạn vào các dự án BĐS:  

 

Tên Dự án 01/01/2012 
Taêng/Giaûm 

trong kỳ 
30/9/2012 Ghi chú 

Dự án khu nhà ở 

phường Bình An, Q2 
41.355.606.189 - 41.355.606.189 

Góp vốn với Cty CP PT Nhà Thủ 

Đức thực hiện dự án Khu nhà ở tại 

phường Bình An, Quận 2.  

Dự án Khu biệt thự 

sinh thái 

Long Hòa - Cần Giờ 

58.366.637.098 - 58.366.637.098 

Tham gia góp vốn với Cty CP 

FIDECO với tỉ lệ 50%. Đã nộp tiền 

sử dụng đất. 

Dự án cao ốc 

Khahomex – Savico 

56 Bến Vân Đồn 

78.310.099.954 3.068.032.548 81.378.132.502 

Tham gia góp vốn với Cty CP XNK 

Khánh Hội, tỉ lệ vốn góp 49%. Hoàn 

tất phần móng và 2 tầng hầm. Đang  

thực hiện chuyễn công năng sang 

căn hộ bán. 

Dự án 9 - 15 Lê Minh 

Xuân 
792.176.070 - 792.176.070 

Cùng góp vốn với Titco và 

Khahomex – đây là chi phí đầu tư 

ban đầu. Đang hoàn tất về pháp lý; 

thực hiện thiết kế kỹ thuật thi công 

và lập tổng dự toán tại 1014B. 

Dự án 1014B Thoại 

Ngọc Hầu,  

Tân Phú 

1.168.179.730 - 1.168.179.730 

Dự án KDL sinh thái 

Cần Giờ 
50.000.000 - 50.000.000 

Tham gia dự án cùng với Cty Quản 

lý Nhà Quận 1 và Tổng Cty Bến 

Thành. 

Cộng 180.042.699.041 3.068.032.548 183.110.731.589   
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10. Các khoản vay và nợ ngắn hạn: 

Các khoản vay và nợ ngắn hạn 30/9/2012 01/01/2012 

Vay ngắn hạn 162.220.950.776 212.619.631.526 

+ NH TMCP Phương Đông 147.000.000.000 177.000.000.000 

+ NH TMCP Bảo Việt 6.485.194.366 26.198.419.520 

+ NH TMCP Liên Việt - TpHCM - 9.421.212.006 

+ NH Vietcombank TP,HCM 8.735.756.410 - 

Vay dài hạn đến hạn phải trả 14.027.217.817 22.507.698.000   

+ NH Vietcombank TP,HCM 3.918.000.000 5.224.000.000 

+ NH Công Thương CN1 - 1.776.000.000 

+ NH Sacombank 8.237.913.817 13.888.890.000 

+ NH Eximbank 1.871.304.000 1.618.808.000 

Cộng  176.248.168.593 235.127.329.526 

 

11. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: 

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 30/9/2012 01/01/2012 

     + Thuế GTGT 43.218.761 30.499.035 

     + Thuế TNDN 4.873.950.000 4.873.950.000 

     + Thuế TNCN 1.998.491.714 809.968.110 

     + Tiền thuê đất phải nộp NSNN 1.105.991.200 - 

Cộng  8.021.651.675 5.714.417.145 

 

12. Chi phí phải trả: 

Chi phí phải trả 30/9/2012 01/01/2012 

Chi phí thuê 1.835.605.229 4.927.081.558 

Chi phí kiểm toán BCTC  - 331.317.000 

Chi phí lãi vay phải trả 4.065.754.504 4.513.137.137 

Chi phí hoạt động kinh doanh 63.363.000 - 

Cộng  5.964.722.733 9.771.535.695 

 

13. Các khoản phải trả, phải nộp khác: 

Các khoản phải trả, phải nộp khác 30/9/2012 01/01/2012 

Kinh phí công đoàn     510.421.145       608.916.601 

Bảo hiểm xã hội, BHYT, BH thất nghiệp        105.881.663         75.898.324 

Cổ tức phải trả (gồm cả của năm 2011) 37.810.109.725 450.797.700 

Các khoản phải trả khác 
 

275.389.544.995 125.109.336.036 

Cộng  313.815.957.528 126.244.948.661 
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14. Phải trả dài hạn khác:  

 

Các khoản phải trả dài hạn khác 30/9/2012 01/01/2012 

Nhận vốn góp vào Dự án Quốc lộ 13 27.098.400.000 27.598.400.000 

Nhận ký quỹ vào Dự án 277-279LTT  40.256.635.064 37.924.914.907 

Thu của ThuDucHouse từ Dự án Bình An 19.532.917.434 19.532.917.434 

Thu cọc từ Dự án 104 Phổ Quang 14.578.200.000 14.578.200.000 

Nhận ký quỹ cho thuê kho bãi, BĐS đầu tư 11.812.699.670 11.701.852.154 

Cộng  113.278.852.168 111.336.284.495 

 

15. Các khoản vay và nợ dài hạn: 

Vay dài hạn 30/9/2012 01/01/2012 

Vay ngân hàng   

+ NH Vietcombank TP,HCM 23.386.000.000 25.998.000.000 

+ NH Công Thương CN1 - 1.212.000.000 

+ NH TMCP Phương Đông -    17.500.000.000    

+ NH Sacombank 89.481.478.000    41.481.478.000    

+ NH Eximbank 12.224.455.890   8.089.614.890   

Trái phiếu phát hành  100.000.000.000 100.000.000.000 

Cộng  225.091.933.890 194.281.092.890 

 

16. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:  

 

Khoản mục 30/9/2012 01/01/2012 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 5.163.758.312      5.163.758.312      

Cộng  5.163.758.312 5.163.758.312 

 

17. Doanh thu chưa thực hiện: 

 

 30/9/2012 01/01/2012 

Dthu cho TYT CThơ thuê đất tại Cần Thơ 56.018.333.317 56.933.333.320 

Dthu từ thu nhập đánh giá quyền khai thác 115-117HTM  46.473.110.000 47.046.852.000 

Dthu nhận trước từ  các MB khác (gồm TTTM Đà Nẵng) 855.850.138 791.083.589 

Cộng  103.347.293.455 104.771.268.909 
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18. Vốn chủ sở hữu: 

a - Biến động của vốn chủ sở hữu: 

 

 
Vốn cổ phần 

Thặng dư vốn 

cổ phần 

Cổ phiếu 

quỹ 

Quỹ đầu tư và 

phát triển 

Quỹ dự phòng 

tài chính 

Lợi nhuận chưa 

phân phối 

 

Tổng 

        

Số dư ngày 1 tháng 1 năm 2011 249.955.730.000 317.064.858.303 (690.474.358) 14.731.614.307 5.218.459.791 59.371.371.259 645.651.559.302 

        

Lợi nhuận thuần trong kỳ - - - - - 37.582.683.006 37.582.683.006 

Phân bổ cho các  quỹ - - - - 4.988.229.708 (10.530.707.161) (5.542.477.453) 

Điều chỉnh số dư các quỹ - - - (2.262.462.404) 2.262.462.404 - - 

Cổ tức - - - - - (24.975.507.000) (24.975.507.000) 

Thù lao cho Hội đồng Quản trị và 

Ban kiểm soát 
- - - - - (1.662.743.236) (1.662.743.236) 

Trích bổ sung Quỹ thưởng cho 

HĐQT, Ban Điều Hành, BKS 

năm 2010 

- - - - - (865.263.669) (865.263.669) 

        

Số dư ngày 1 tháng 1 năm 2012 249.955.730.000 317.064.858.303 (690.474.358) 12.469.151.903   12.469.151.903 58.919.833.199 650.188.250.950 

        

Lợi nhuận thuần trong kỳ - - - - - 54.674.270.722 54.674.270.722 

Phân bổ cho các  quỹ - - - - - (3.758.268.301) (3.758.268.301) 

Cổ tức - - - - - (37.463.260.500) (37.463.260.500) 

Thù lao cho Hội đồng Quản trị và 

Ban kiểm soát (4%) 
- - - - - (1.503.307.320) (1.503.307.320) 

        

Số dư ngày 30 tháng 9 năm 2012 249.955.730.000 317.064.858.303 (690.474.358) 12.469.151.903   12.469.151.903 70.869.267.800 662.137.685.551 
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b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

 

Khoản mục 

30/9/2012 01/01/2012 

Tổng số 
Vốn cổ phần 

thường 

Vốn 

cổ 

phần 

ưu đãi 

Tổng số 
Vốn cổ phần 

thường 

Vốn 

cổ 

phần 

ưu đãi 

Vốn đầu tư của 

nhà nước 

101.928.230.000 101.928.230.000          -      100.807.230.000 100.807.230.000          -      

Vốn góp (cổ 

đông, thành 

viên…,) 

148.027.500.000 148.027.500.000          -      149.148.500.000 149.148.500.000          -      

Thặng dư vốn cổ 

phần 
317.064.858.303 317.064.858.303          -      317.064.858.303 317.064.858.303          -      

Cổ phiếu ngân 

quỹ 
(690.474.358) (690.474.358)          -      (690.474.358) (690.474.358)          -      

Cộng 566.330.113.945 566.330.113.945          -      566.330.113.945 566.330.113.945          -      

 Số lượng cổ phiếu quỹ: 20.066 cổ phiếu 

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận: 

 

Khoản mục 09 tháng 2012 Năm 2011 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu     

+ Vốn góp đầu kỳ 249.955.730.000 249.955.730.000 

+ Vốn góp tăng trong kỳ - - 

+ Vốn góp cuối kỳ 249.955.730.000 249.955.730.000 

Phân phối cổ tức 37.463.260.500 24.975.507.000 

- Vốn góp tăng, giảm trong kỳ: không phát sinh 

d - Cổ tức:  

- Đại Hội ĐCĐ thường niên năm 2012 ngày 06/4/2012 đã thông qua tỉ lệ chi trả cổ tức cho năm 

2011 là 15% trên mệnh giá. 

e - Cổ phiếu:  

 

Khoản mục 30/9/2012 01/01/2012 

Số lượng cổ phiếu được phép phát hành 24.995.573 24.995.573 

Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ 24.995.573 24.995.573 

     + Cổ phiếu thường 24.995.573 24.995.573 

Số lượng cổ phiếu được mua lại         20.066          20.066   

     + Cổ phiếu thường                  20.066                    20.066   

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành            24.975.507              24.975.507   

     + Cổ phiếu thường             24.975.507               24.975.507   

 

 Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/cổ phiếu  
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f- Các quỹ của doanh nghiệp: 

 

Các quỹ của doanh nghiệp 30/9/2012 01/01/2012 

Quỹ đầu tư phát triển 12.469.151.903 12.469.151.903 

Quỹ dự phòng tài chính 12.469.151.903 12.469.151.903 

 

 Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp: theo quy định hiện hành. 

 

g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định 

của các chuẩn mực kế toán cụ thể: không phát sinh 

 

19. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01) 

 

Khoản mục Quý III - 2012 Quý III - 2011 

- Tổng doanh thu 20.493.281.054 34.920.297.558 

- Các khoản giảm trừ (VAT trực tiếp - giảm giá hàng bán) 35.794.370 19.986.740 

- Doanh thu thuần 20.457.486.684 34.900.310.818 

 

20. Giá vốn hàng bán (mã số 11) 

 

Khoản mục Quý III - 2012 Quý III - 2011 

Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp 1.929.987.526    16.874.243.294  

Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 5.604.892.028    5.714.657.043 

Cộng  7.534.879.554   22.588.900.337 

 Doanh thu và giá vốn hàng hóa quý 3/2012 giảm là do 02 Chi nhánh Cần Thơ, An Giang đã 

chuyển thành Công ty TNHH Savico MêKông (một công ty con của Savico) từ 01/02/2012. 

 

21. Doanh thu họat động tài chính: (mã số 21) 

 

Khoản mục Quý III - 2012 Quý III - 2011 

Lãi tiền gửi 34.956.548 229.477.977 

Cổ tức, lợi nhuận được chia 4.501.069.500 6.249.884.500 

Thu nhập đầu tư tài chính ngắn hạn     -      4.855.500  

Thu nhập từ đầu tư tài chính khác 4.047.220.070 - 

Cộng  8.583.246.118 6.484.217.977 

 

22. Chi phí tài chính: (mã số 22) 

 

Khoản mục Quý III - 2012 Quý III - 2011 

Chi phí lãi vay 15.265.797.645 19.064.056.901 

Chi phí đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn - 5.532.778.100 

Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện  13.664 4.170.514 

Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính (1.900.000.000) - 

Cộng  13.365.811.309 24.601.005.515 

 



23c@

Thud TNDN p_hrilu)p]d hi abuanjau thud trone ki':

Khoi4n muc Quf xI - 2012 Quj ili - 2011

Tdns ldi nhuin kd torin tnldc thud 2t .84t .9'7 0 .'721 14.983.1',7'7 .7 58

C6c khorin itidu chlnh gi6m - thu ntrdp kh6ns chiu thud 4.501.069.500 6.249 .884.s00

- cnuye! lo 75.191.706.699 E .7 33.293.258

lon[ tnu nnap cJuu tJlue 2.149.19s.694

Thud thu trhep doanh nghiOp phdi n6p 531 .298.171

Ldi rhuan sar thud TNDN 21 .304 .61 1 .944 1 4 .98i .1',7'7 .'1 58

- Thud sudt thud TNDN hi6n hdnh ld 25Vo. TrY nlm 2012, C6ng ty hdt thdi gian hrrdng rlu d6i

thud - thud sudt thud TNDN Cdng ty phii chiu ld 257o.

- Thud TNDN ph6t sinh ph6i n6p trong 2012 \d thud TNDN td chuydn nhridng bt't d6ng sen, dddc

k€ khai vd nQp ri6ng (tai Cuc Thud Di Ndng), ph6t sinh td viec chuydn nhddng c[c 16 ndn ddt

Nam Cdm l€ Dd Ni'ng.

Tp. HCM, ngdy 18/10/2012

Ngrrdi LAp

NgO VIn Danh

rdroANrnUdNc

Hc^t/c nii rH;O

Khodn muc Quf III - 2012 Quf III - 2011

- Chi phi mua hdrng h6a 1.929.981 .s26 16.8"7 4.243.294

- Chi phi nhin c6ng vi ahhn vi6n 3.138.703.427 5.218.927 .090

- Chi phi khd'u hao vd phAn bd 2 .284 ,913 .0s5 2.437 .399.186

- Chi phi dich vu mua nco)i 3.911.461.089 6.035.156,050

- Cdc chi phi kh6c | .o"1 5 .435 .5 51 1 .531 .931 .7 03

C0ns 12.406-506-648 32.757 -657 323

Trang I3/13



Tp.HCM, ngi,y 24 thdng 1on6,m2012

qui 03/2O12"

Kinh gdi: [ry enN cHUNc KHOAN NHA Nr/dC

sd crAo DlcH cHr/NG KHoAN rp. Hd cHiMINH (HosE)

Cdn cr1 cdng van s6 1857/201 2/SCDHCM-NY ngiry 2411012012 cOa Sd Ciao Dich Chdng

Khoiin TP. HO Chi Minh vd vi6c " Luu i thuc hi6n thuydt minh v6 giao dich vdi ciic b6n li6n quan

tai BCTC hing qu/"
Cdn cf B5o c:{o t)i chinh riOng qul 3 ndm 2012 cia Cdng ty Cd Phdn Dich Vu Tdng Hgp

Sdi Cdn cdng bd thdng tin.

Theo d6 SAVICO thuy6t minh bd sung giao dich vdi ciic b6n li6n quan trOn b6o ciio t)i chlnh
r ieng qu!' I nim 201 l, r u lhd:

C6c b6n liin quan M'^''i {rr"n Tfnh elr6i giao dicS Quf 3/2012 Quf J/201I

Cdng ty Cii phdn 6 COng ty Tidn thud thu til c6ng 501,360,000 496,512,000
tO Thdnh phd con ty con
(HYUNDAD L[i clro vay, thu nhip 1.,446,976,667 162,416,668

ti thanh lf hdp ddng

Chi phi lii vay

Fkrin tri h6 trd tii 17.000.000.000

chinh cho cdng ty con

Thu thanli lf FID mua 25.000.000.000
xe

Tre tntdc ti6n hdng 15,000,000,000 2,000,000,000
cho c6ng ty con

c6Nc rY cd pHAN

DlcH vV rdNc HqP sAr cON
--- sAvrco ---

- h to
55: 3vl L /CV-SVC__\]_

"!/v: Thuyit minh bd sung giao dich vdi cic
bdn li6n quan tr)n bAo cAo tAi chinh (ri6ng)

C6ng ty Cd phAn Sii Cong ty Cd tri'c dian trl c6ng

Gdn Ngdi Sao con ty con

cQNc HoA xA Hgr cH0 NGHIA vrer NAM
DQc LAp TU Do Hanh Ph(c

7,235,419,1.61

313,625,000 64,s76,667

- 2,600,000,000

- I,237 ,501 ,s00

Ti6n thud thu tii cdng 208,249,092 118,673,454

1y coll

Mua hing h6a ti c6ng - 738,473,818
ty con

tloa lrdng nhAn til 344,755,000 341,707,000
cong ty con

Chi phi lli vay

NhAn h6 trrl tii chinh
trl c6ng ty con

lloin tri h5 trd tai 3.500.000.000 2,600,000,000

chinh cho cOng ty con

Tl.ru thanh lj HD mua 3.873.625.000
XC

Tii:rr dii'rr, nttric, di6rr 32,569,123



C6ng ty TNHH Sdi
Gon 0 tO

C6ng ty TNHH
Thudng mai Dich vu
Sii Gdn

C6ng ty TNHH
Toyota Cdn Thd

C6ng ty Cd phdn
Savico Hi N6i

thoai thu tlY c6ng ry
co11

Thu nhip til thanh ly
hdp tldng

G6p vdn

Tidn thud rhu rt c6ng
ty con

Thanh torin chi phi sf/
dung vdn

Chi phi sr? dung vdn
phai rra
NhAn h5 rrd tii chinh
td cdng ty con
Hodn tre h6 trd rdi
chinh cho cdng ty con
Thu nhap ti rhanh ly
TSCE cho c6ng ty
con

Cd tfc nhan rt c6ng
ty con

Tidn thu8 thu ti c6ng
ty con

Lii cho vay
Chi phi lli vay

Nhen h6 trd rei chinh
tr} cdng ty con
Cho cOng ty con vay
Hoin tri h6 tro tii
chinh cho Cty con

LIi cho vay

Tri tnrdc tidn hing
cho c6ng ty con

Cho cdng ty con vay

Lii cho vay

Cho c0ng ty con vay

Ki quy thuA mit bhng
phai 1u c6rg ty con

G6p vdn

373,625,000

16.656.000.000

176,400,000

105 .141, .667

133,671,1,11,

20,000,000,000

3.000.000.000

)'7 
'11 

'711

350,000,000

305,000,001

2,174,879,792

325,500,000

20,000,000,000

21.000.000.000

19,n0,833

32,s21 ,77 8

600,000,000

370,000,000

70s,779,395

5,000,000,000

700,000,000

305,000,001

5,000,000,000

3s,1,86,667

2,800,000,000

2,000,000,000

COng ty
con

Cdng ty
coll

Cdng ty
con

Cdng ty
con

c6ng ry TNHH
D6ng D6 Thdnh

COng ty TNHH
Savico \tnh Long

Cdng ty TNHH
Thddng mai Dich \u
Tdng hdp Savico-
Mekong
Cdng ty TNHH DV
Sni Gdn (SSC)

C6ng ty
colt

C6ng ty
coD

C6ng ty
con

C6ng ty
con

1.500.000.000



COng ty Cd phAn COng ty
Toyota Eong Sii lion kdt
Gdn (TESC)

C6ng ty Li6n doanh C6ng ty
ComfortDelgro lidn kdt
Savico Taxi

cdng ry TNFIFI C6ng ry
Thridng mai vi Dich li6n k&
vu Tdng hdp Bdn
Thdnh Savico

Cdng ty Cd phAn C6ng ty
Dana li6n kdt

Cdng ry TNHH Cdng ty
Savico-Vinalald len kdt

Ndi nhan:
- Nhu tr6n.
. LIJU

I{liorin phii trri

Cd tfc nhan tA cdng

ty lidn kdt

Nhin h6 trrr tii chinh
trl c6ng ty lien kdt
Hoirn tri h6 trd tli
chinh cho c6ng ty
llen Kel

Chi phi ldi vay

Mua cd phidu, phdn

vdn g6p cria c6ng ty
vlo c6ng ty thf 3

'1re.n thue thu td cong
ty li6n kdt

Chi phi tidr di€n thu
trl cOng ty li6n kdt

Cit tilc nhan tlY cdng

ry hen k6t

Hoa hdng nhAn til
c0ng ty lrel Ket

Cd tfrc nhAn tri c6ng

ry ften kdt

l(roin thu chi h6

'l'ri hd c6ng ty li6n
kdr

't.304.557.226

3,085,627,500 2,057,085,000

- 4.000.000.000

- 4.000.000.000

127,'718,388 138,082,000

- 12,484,190,000

525,900,000

131,843,117

344,740,000

483,240,000

1,000,000

- 168,000,000

581,268,000

87,783,49s

342,414,000

483,240,000

6.000.000

709,558,O22

Tr6n dAy l) thuy& minh bd sung giao dich vdi ci{c b6n li6n quan cia Biio cio t)i chinh
ridng quy' 312O12 claC6ng TyCd Phen Dich Vr,r Tdng Hgp Sdi Gdn.

TrAn lrong kinh ch )o.

rdnc crArvr s6c*
rl0J0d;\

\'.).// +
'/d/
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